1
[image: image10.bmp]            

sở giáo dục - đào tạo Hà NỘI
trường thpt chúc động
-------------(((-------------
sáng kiến kinh nghiệm

Tên đề tài:

NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VỀ 

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG





Người thực hiện :   nguyễn huy ba



Đơn vị công tác :    Trường THPT chúc động
Chức vụ
           
  :    phó chủ tịch công đoàn
Bộ Môn
           
  :    Hoá học

Hà Nội, tháng 4 năm 2010
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơ lược lý lịch
- Họ và tên: nguyễn huy ba                  
- Ngày, tháng, năm sinh: 28 tháng 10 năm 1972

- Năm vào ngành: 1995 
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Phần thứ nhất:
đặt vấn đề
I. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục phổ thông ở Hà Nội nói riêng, giáo dục ở Việt Nam nãi chung luôn có những điều chỉnh, đổi mới về quản lý, về phương pháp giảng dạy, về tổ chức thi cử; Tổ chức các phong trào thi đua cho giáo viên và học sinh, để làm sao có được kết quả giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở nhiều nơi, đặc biệt là những vùng nông thôn, miền nói vẫn còn không ít những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ dạy - học, vấn đề thực hiện giảng dạy nội dung chương trình SGK mới theo đúng tinh thần đổi về phương pháp dạy - học và đặc biệt là tâm lÝ căng thẳng, nặng nề trong các kì thi. Để từng bước giải quyết những khó khăn đó, theo tôi một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh. Khi giảng dạy giáo viên không “ tham” kiến thức, không chạy theo số lượng, phải biết xác định trọng tâm, biết chọn lọc để làm sao phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể, đặc biệt là phải biết gây hứng thú học tập của học sinh, khêu gợi và phát huy năng lực nhận thức, tư duy, óc sáng tạo của học sinh. Đối với học sinh, khi học không được ôm ®åm, tránh dẫn đến hiện tượng cái gì cũng biết nhưng chỉ biết sơ sơ, hời hợt, không bản chất mà phải học theo hướng bản chất- trọng tâm - mấu chốt (học một biết mười). Có như vậy thì mới có thể đạt kết quả cao mà không cần tốn nhiều công sức thời gian và quan trọng nhất là không gây áp lực, tâm lý nặng nề cho học sinh. Mét trong những vấn đề quan trọng nhất của chương trình Hoá học phổ thông là phản ứng oxi hoá - khử đã được tôi khai thác và áp dụng giảng dạy cho học sinh theo tinh thần đó và đã thu được những thành công đáng kể. 
Vì vậy, tôi đã thực hiện và xin giới thiệu đề tài “Những vấn đề trọng tâm về phản ứng oxi hóa - khử trong chương trình THPT” để có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Tuy đã rất cố gắng nhưng khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý, trao đổi của quí thầy cô và những độc giả quan tâm để cho đề tài có được chất lượng tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

II. Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện:

1. Tình trạng thực tế:

* Như đã trình bày ở trên, trong nhiều năm gần đây mặc dù đã có rất nhiều những cố gắng cả phía lãnh đạo Bộ, Sở, các trường THPT và cả phía GV nhưng thực tế cho thấy việc đổi mới phương pháp dạy học trong các trường phổ thông còn chậm chạp, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, vẫn tồn tại phương pháp dạy học lạc hậu, ít phát huy tính tự giác, năng lực sáng tạo của học sinh, dẫn đến học sinh học một cách thụ động, không tự giác, ít hứng thú và đặc biệt là không thể chọn cho mình một phương pháp học phù hợp, hiệu quả.  

* Học sinh trường THPT Chúc Động chủ yếu là con em gia đình nông dân, do đó các em thường có những khó khăn và hạn chế sau:
- Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà các em thường phải lao động giúp gia đình. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và thời gian học, thời gian nghỉ ngơi của các em.

- Các kĩ năng tự phân loại, kĩ năng lĩnh hội kiến thức, phân bố thời gian học…của các em yếu.

- Sự quan tâm chăm sóc, động viện, giúp đỡ của gia đình để các em có được tâm lí tốt trong khi học là chưa nhiều. Dẫn đến nhiều em có tư tưởng không ổn định, xác định mục đích học tập chưa rõ ràng.     

2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện:

 - Gần như 100% học sinh khi mới vào lớp 10 còn rất lúng túng trong việc hoà nhập với môi trường học tập mới, chưa tự lựa chọn cho mình phương pháp học tập phù hợp. 

- Hơn 80% học sinh chưa biết tự hệ thống hoá và phân loại các kiến thức đã học để từ đó ôn luyện hiệu quả.

- 80% học sinh không có khả năng trình bày lời giải một câu hỏi bài tập một cách logic, chặt chẽ. 

- Khi đã có phương pháp thì kĩ năng vận dụng của các em còn chậm, máy móc, chưa sáng tạo. 
- Kỹ năng tìm hiểu, đào sâu kiến thức của các em còn yếu.
III. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện đề tài

1. Phạm vi, đối tượng thực hiện:


- Về kiến thức: Đề tài được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trọng tâm liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử thuộc chương trình phổ thông (Lớp 10, 11, 12). Mức độ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.


- Về đối tượng học sinh: Đề tài được áp dụng giảng dạy cho nhiều đối tượng học sinh: Học sinh đại trà, học sinh ôn thi Tốt nghiệp, Đại học, Cao đẳng, bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Thời gian thực hiện đề tài: Từ năm 2007 đến năm 2010.  
Phần thứ hai:

Nội dung
A. Cơ sở lý luận để đề xuất sáng kiến kinh nghiệm

1. Cơ sở khoa học:
Phản ứng oxi hoá - khử có vai trò thực tiễn rất lớn trong sự biến đổi tự nhiên, trong khoa học kỹ thuật, trong sản xuất, sinh hoạt cũng như trong nghiên cứu. Bởi vì: 

Thứ nhất,  đây là loại phản ứng hoá học khá phổ biến trong tự nhiên như sự hô hấp, sự cháy, sự thối rữa, sự gỉ…     

Thứ hai, nó là phản ứng hoá học có tầm quan trọng trong sản xuất và đời sống. Trong đời sống, phần lớn năng lượng ta dùng là năng lượng của phản ứng oxi hoá - khử. Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong, sự cháy của than, củi, các quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin, ắc quy…đều là quá trình oxi hoá - khử. Trong sản xuất, nhiều phản ứng oxi hoá - khử là cơ sở của các quá trình sản xuất hoá học như luyện gang, thép, luyện nhôm, sản xuất các hoá chất cơ bản như xút, axit clohidric, axit nitric, axit sunfuric, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm,….

Thứ ba, trong suốt các chương trình học phổ thông về các chất đều có các phản ứng hoá học, các quá trình liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử. 

2. Cơ sở lý luận:  
Dạy học Hoá học nói riêng, các môn học khác trong chương trình phổ thông nói chung là không chỉ dạy học sinh kiến thức, nhân cách con người mà còn phải hình thành, phát triển cho các em những phẩm chất, kỹ năng cần thiết như quan sát, lập luận, suy luận, phán đoán, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành, nghiên cứu, … Nội dung của đề tài tập trung chủ yến vào việc rèn luyện các phẩm chất, kỹ năng đó thông qua các vấn đề trọng tâm về phản ứng oxi hoá - khử.
Vì vai trò quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử nên trong các đề thi học kỳ, HSG, tốt nhiệp THPT, ĐH, CĐ, THCN,…đều không thể thiếu những vấn đề có liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử.

B. Nội dung nội dung cụ thể của sáng kiến kinh nghiệm
I. Những vấn đề trọng tâm về phản ứng oxi hoá - khử 
I.1. Số oxi hoá:
Để có thể dễ dàng hiểu vấn đề một cách ngắn gọn nhưng bao quát và giúp giải quyết vấn đề thiết lập phản ứng oxi hóa - khử ta cần hiểu và sử dụng khái niệm số oxi hóa (mức oxi hoá, trạng thái oxi hoá) và các quy tắc xác định số oxi hoá của một nguyên tố hoá học. 

I.1.1. Khái niệm:   
Số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion (cặp e chung chuyển hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn).
VD:   Na+Cl-    Số oxi hoá của Na là +1, của Cl là -1

         

          H  : Cl                         H+Cl-  Số oxi hoá của hidro là +1, clo là -1

                      (không có thật)

Cách viết số oxi hoá: Số oxi hoá được viết bằng chữ số thường, dấu đặt phía trước và được đặt ở trên kí hiệu nguyên tố.  

VD: Số oxi hoá của các nguyên tố trong NaCl và số oxi hoá của các nguyên tố trong HCl được viết: 

                             

NaCl                  HCl

I.1.2.  Quy tắc xác định số oxi hoá
- Quy tắc 1: Số oxi hoá của nguyên tố trong các đơn chất bằng không.

VD: Số oxi hoá của các nguyên tố hidro, clo, nhôm, natri trong các đơn chất H2, Cl2, Al, Na bằng không (0).
- Quy tắc 2: Số oxi hoá của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hoá của các nguyên tố bằng điện tích của ion.

	Hợp chất ion
	Nguyên tố
	Số oxi hoá 

	Na+Cl-
	Natri
	+1

	
	Clo
	-1

	Mg2+O2-
	Magie
	+2

	
	Oxi
	-2

	Al23+O32-
	Nhôm
	+3

	
	Oxi
	-2


VD:  
Trong ion OH- có số oxi hoá của H = +1, của O = -2 và (+1)  +  (-2)  = 1- (điện tích của ion)

- Quy tắc 3: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hoá của hidro bằng +1 (trừ một số trường hợp như hidrua kim loại (như NaH-1, CaH2-1...). Số oxi hoá của oxi bằng - 2 (trừ trường hợp O+2F2, peoxit (như H2O2-1, Na2O2-1)…Số oxi hoá của các kim loại nhóm IA bằng +1, nhóm IIA bằng +2 và nhóm IIIA bằng +3. 
- Quy tắc 4: Trong một phân tử, tổng số số oxi hoá của các nguyên tố bằng không.

VD: 
Tổng các số oxi hoá của natri và clo trong NaCl là: (+1)  +  (-1)  =  0. 
I.2. Phản ứng oxi hoá - khử
I.2.1. Các định nghĩa:
+ Chất khử là chất nhường electron, hay chất khử là chất có số oxi hoá tăng
+ Chất oxi hoá là chất nhận electron, hay chất oxi hóa là chất có số oxi hoá giảm
+ Sự khử (quá trình khử) là quá trình thu electron (quá trình làm giảm số oxi hoá của chất oxi hoá).
+ Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) là quá trình
 nhường electron (quá trình làm tăng số oxi hoá của chất khử).





+ Phản ứng oxi hoá - khử  là phản ứng hoá học trong đó, có sự chuyển e giữa các chất phản ứng, hay Phản ứngoxi hoá - khử  là phản ứng hoá học trong đó, có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.  

VD: 

                           



2Mg       +       O2    (        2MgO 
           (1)

Mg0  -  2e   (    Mg2+:  sự oxi hoá


O20   +  2x2e  (   2O2-: sự khử



     



2Al     +     Fe2O3         (          Al2O3      +     2Fe          (2)
Al0  -  3e   (     Al3+:  sự oxi hoá

Fe+3 +  3e   (    Fe0:  sự oxi hoá




H2       +    Cl2    (         2HCl 
              
 (3)
H20  
(    2H+1 +  2x1e  : sự oxi hoá


Cl20  +  2x1e    (   2Cl-1
: sự khử
Trong phản ứng (1), đơn chất Mg0 nhường e để trở thành Mg2+ (số oxi hoá tăng từ 0 ( +2), vậy Mg0 là chất khử. Đơn chất O20 nhận e để trở thành O2- (số oxi hoá giảm từ 0 về -2), vậy O20 là chất oxi hoá…
Trong phản ứng (2), đơn chất Al0 nhường e để trở thành Al3+ (số oxi hoá tăng từ 0 ( +3), vậy Al0 là chất khử. Ion Fe3+ trong Fe2O3 nhận e để trở thành Fe0 (số oxi hoá giảm từ +3 về 0), vậy Fe3+(trong Fe2O3) là chất oxi hoá…
Trong phản ứng (3), khi hình thành phân tử HCl, mỗi nguyên tử H và mỗi nguyên tử Cl góp 1e để hình thành cặp e chung, trong HCl cặp e chung lệch về phía nguyên tử Cl do clo có độ âm điện lớn hơn. Do đó, trong phản ứng (3) không có sự cho- nhận e, mà chỉ là sự chuyển e và kéo theo sự thay đổi số oxi hoá. Khi này ta nói: H20 có số oxi hoá tăng từ 0 đến +1, vậy H20 là chất khử, còn Cl20 có số oxi hoá giảm từ 0 đến -1, vậy Cl20 là chất oxi hoá...
I.2.2.  Phân loại phản ứng oxi hoá - khử

a. Phản ứng oxi hoá - khử đơn giản: Là những phản ứng oxi hoá - khử trong đó có một chất oxi hoá và một chất khử riêng biệt:

VD: 


Na0     +         Cl20      (       2Na+1Cl-1
  


Zn0      +     2H+1Cl     (       Zn+2Cl2    +   H20   

b. Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử: là những phản ứng oxi hoá - khử trong đó tác nhân oxi hoá và khử là những nguyên tố khác nhau nhưng cùng nằm trong một phân tử.
VD: 


2KCl+5O-23 
 = 2KCl-1 + 3O20
c. Phản ứng tự oxi hoá - khử  là phản ứng oxi hoá - khử trong đó tác nhân oxi hoá và khử là một nguyên tố duy nhất nằm trong một phân tử.
VD: 



Cl20 + 2NaOH = NaCl-1  + NaCl+1O + H2O





N-3H4N+3O2     =    N20    +   2H2O
d. Phản ứng oxi hoá - khử phức tạp: 
- Phản ứng oxi hoá - khử trong đó ngoài chất khử, chất oxi hoá còn có chất tạo môi trư​ờng. 

VD: 
  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  (  5Fe2(SO4)3  +  K2SO4  +  2MnSO4   +  8H2O

- Phản ứng oxi hoá - khử trong đó có nhiều tác nhân khử nằm trong một phân tử.

VD:  
4Fe+2S2-1    +      11O20     (        8S+4O2-2      +   2Fe2+3O3-2 
- Phản ứng oxi hoá - khử trong đó có nguyên tố tăng hay giảm số oxi hoá theo nhiều nấc.
VD: 
Mg0    +    HN+5O3     (      Mg+2(NO3)2     +    N+2O  +   N+1O2  +   H2O

- Phản ứng oxi hoá - khử có hệ số bằng chữ.

VD: 
(5x-2y)Fe3O​4 + (46x-18y)HNO3  (   3(5x-2y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O

CuFeS2+ xFe2(SO4)3 + yO2 + xH2O = CuSO4 + (2x+1) FeSO4​ + xH2SO4
- Phản ứng oxi hoá - khử có chất hữu cơ tham gia.

VD:  RCHO  +  2AgNO3  +  3NH3  +  H2O   (  RCOONH4  +   2NH4NO3  +   2Ag

- Phản ứng không xác định rõ môi trường.

VD:  5K2SO3    +   2KMnO4  +   6KHSO4  (   9K2SO4   +   2MnSO4  +   3H2O
I.2.3. Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá - khử

a. Phương pháp thăng bằng electron
* Nguyên tắc: Tổng số e do chất khử cho = tổng số e do chất oxi hoá nhận.

* Phương pháp chung: Tiến hành theo các bước sau. 
Bước 1: Viết chất tham gia và chất tạo thành, xác định số oxi hoá của những nguyên tử thay đổi số oxi hoá, từ đó xác định chất oxi hoá, chất khử.

Bước 2: Viết các quá trình oxi hoá, quá trình khử và cân bằng mỗi quá trình (đồng thời tuân theo định luật bảo toàn khối lượng và quy tắc bảo toàn điện tích)
Bước 3: Tìm hệ số cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số e chất khử cho = tổng số e chất oxi hoá nhận.
Bước 4: Đặt hệ số của các chất oxi hoá và chất khử vào phương trình phản ứng. Sau đó cân bằng các nguyên tố không thay đổi số oxi hoá và kiểm tra hoàn thiện phương trình phản ứng.


VD:
Mg0  + H2S+6O4 (đặc)

Mg+2SO4 + S0 + H2O

3x   Mg     (    Mg+2 +  2e



1x   S+6 +   6e    (    S0


3Mg  + 4H2SO4                 3MgSO4 + S + 4H2O 

b. Phương pháp thăng bằng số oxi hoá
* Nguyên tắc: 

Tổng số oxi hoá của chất khử tăng = Tổng số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

* Phương pháp: Quá trình được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Viết chất tham gia và chất tạo thành, xác định số oxi hoá của những nguyên tử thay đổi số oxi hoá, từ đó xác định chất oxi hoá, chất khử.
Bước 2: Viết sơ đồ biểu diễn sự tăng số oxi hoá của chất khử (quá trình oxi hoá) và sự giảm số oxi hoá của chất oxi hoá (quá trình khử). Với mỗi quá trình cần đảm bảo tuân theo ĐL bảo toàn khối lượng. 
Bước 3: Tìm hệ số cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số oxi hoá của chất khử tăng = tổng số oxi hoá của chất oxi hoá giảm
Bước 4: Đặt hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào phương trình phản ứng. Sau đó cân bằng các nguyên tố không thay đổi số oxi hoá và kiểm tra hoàn thiện phương trình phản ứng. 

VD:
Fe0 + HN+5O3đ

Fe+3(NO3) + H2O + N+4O2


1x   Fe0


Fe+3




3x   N+5 


N+4


Fe + 6HNO3 ®

Fe(NO3)3 + H2O + 3NO2

c. Phương pháp thăng bằng Ion - electron
Phương pháp này được áp dụng khi cân bằng phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong dung dịch.

* Nguyên tắc: Tổng số e chất khử cho = Tổng số e chất oxi hoá nhận.

* Phương pháp: Quá trình được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Viết chất tham gia và chất tạo thành, tách các phân tử là chất điện li mạnh thành các ion. Xác định sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử hay trong các ion.

Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử dưới dạng Ion (bán phản ứng) và cân bằng mỗi quá trình, đồng thời tuân theo ĐL bảo toàn khối lượng và quy tắc bảo toàn điện tích. Cụ thể như sau:
- Trong môi trường axit: Nếu vế nào thiếu oxi thì được thêm H2O vào vế đó, đồng thời thêm H+ vào vế bên kia (mỗi O-2 ứng với 1H2O và 2H+).
- Trong môi trường bazơ: Nếu vế nào thiếu oxi thì được thêm OH- vào vế đó, đồng thời thêm H2O vào vế bên kia (mỗi O-2 ứng với 2OH- và 1H2O).
- Trong trường hợp có nước tham gia: 

+ Nếu vế trái thiếu oxi thì thêm nước vào vế trái đồng thời thêm H+ vào vế phải (mỗi O-2 ứng với 1H2O và 2H+). 
+ Nếu vế trái thừa oxi thì thêm OH- vào vế phải và H2O vào vế trái (mỗi O-2 ứng với 2OH- và 1H2O).
 Bước 3: Tìm hệ số cho chất oxi hoá và chất khử sao cho tổng số e chất khử cho = tổng số e chất oxi hoá nhận. 
Bước 4: Cộng các bán phản ứng ta được phương trình ion thu gọn.

Bước 5:  Chuyển phương trình ion thu gọn thành phương trình phân tử (nếu cần) bằng cách cộng vào 2 vế những lượng cation hoặc anion thích hợp, như nhau để bù trừ điện tích.
VD: 

FeO   +   HNO3

      Fe(NO3)3   +    NO   +  H2​O




3x  FeO + 2H+
  
(     Fe3+  + 1e  + H2O




1x  NO3- + 4H+ + 3e         (     NO  + 2H2O


PT ion:
3FeO + NO3- + 10H+ 
 (     3Fe3+ + NO + 5H2O


PT ion ®ñ:
3FeO  +  NO3-  + 10H+ + 9NO3-  ( 3Fe3+ + NO + 5H2O + 9NO3-  
PT ph©ntö:
3FeO + 10HNO3 

   (    3Fe(NO3)3 + NO  + 5H2O
d. Phương pháp đại số:
* Nguyên tắc: Số nguyên tử mỗi nguyên tố ở  2 vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau (thực chất chính là dựa trên bảo toàn nguyên tử - bảo toàn khối lượng)
* Phương pháp: 
Bước 1: Viết các chất tham gia và tạo thành trong phản ứng. 
Bước 2:  Đặt ẩn số là các hệ số hợp thức. Dùng định luật bảo toàn khối lượng để cân bằng các nguyên tố và lập các phương trình đại số. Từ đó ta được hệ phương trình đại số.

Bước 3: Giải hệ phương trình để thu được các hệ số bằng cách: Chọn nghiệm tuỳ ý cho một ẩn, kết hợp các phương trình trong hệ để suy ra các nghiệm còn lại. 

VD:            aFeS2     +    bO2    (  cFe2O3    +    dSO2

Ta có:   
Fe:  a  =  2c; 
S:   2a =  d;

O:  2b  =   3c  +  2d

Chọn c = 2 thì a = 4, d = 8, b = 11. Như vậy, ta được phương trình phản ứng đã cân bằng:

4FeS2     +    11O2    (  2Fe2O3    +    8SO2
II. Những vấn đề trong tâm về phản ứng oxi hóa - khử và phương pháp vận dụng trong giải bài tập hoá học
Để có thể đề cập trực tiếp những vấn đề thường gây khó khăn cho học sinh trong khi vận dụng kiến thức, phần này tôi xin được trình bày các vấn đề dưới dạng các câu hỏi. Các câu hỏi trong mỗi vấn đề được trình bày từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, có thể đáp ứng nhiều đối tượng học sinh.  
II.1. Vấn đề 1: Xác định phản ứng oxi hoá - khử , chất oxi hoá, chất khử, viết quá trình oxi hoá - khử  dựa vào số oxi hoá của các nguyên tố. 
 Câu hỏi 1: Làm thế nào để xác định số oxi hoá của một nguyên tử trong phân tử hoặc ion đa nguyên tử?  
 Hướng dẫn: 
- Dựa theo các quy tắc xác định số oxi hoá

- Đặt ẩn là sô oxi hoá của nguyên tử cần tính, sau dựa theo số oxi hoá của các nguyên tử đã biết để lập phương trình đại số (tổng số oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử bằng 0 hay tổng số oxi hoá của các nguyên tử trong ion bằng điện tích ion).

VD1: Xác định số oxi hoá của Mn trong KMnO4.

Đặt số oxi hoá của Mn là x, số oxi hoá của K và O lần lượt là +1 và -2. Vậy ta có phương trình:   (+1)  +  x  + 4(-2)  =  0  =>  x  =  +7.

VD 2: Xác định số oxi hoá của P trong ion H2PO4-    
Đặt số oxi hoá của P là x, số oxi hoá của H và O lần lượt là +1 và -2. Vậy ta có phương trình:   2(+1)  +  x  +  4(-2)  = -1  =>  x  =  +5.

NX:    + Khi đã vận dụng các quy tắc xác định số oxi hoá thành thạo, ta có thể tính số oxi hoá bằng cách nhẩm nhanh, không cần đặt ẩn, lập và giải phương trình như trên.
         + Cần lưu ý, tránh nhầm lẫn giữa điện tích của ion với số oxi hoá của nguyên tử đứng sau cùng trong cách viết ion.  
Câu hỏi 2: Khi nào nguyên tố có số oxi hoá dương, khi nào có số oxi hoá âm? Cách xác định?
 Hướng dẫn: Theo định nghĩa, trong liên kết A – B, nguyên tố nào có độ âm điện lớn hơn thì có số oxi hoá âm và ngược lại. Vậy, nó có số oxi hoá âm hay dương là phụ thuộc vào nó liên kết với nguyên tử của nguyên tố nào. 
VD: Trong H2O, số oxi hoá của oxi là (-2), nhưng trong OF2 thì số oxi hoá của oxi là (+2). 
Vận dụng đặc điểm này chúng ta có thể giải thích nhiều đặc điểm về tính chất, cấu tạo của các chất:
VD: 
+ Mặc dù có nhiều trạng thái oxi hoá nhưng Clo luôn có số oxi hoá (-1) trong các hợp chất với kim loại và hidro vì nó có độ âm điện lớn hơn. Như vậy, ta có thể thấy trong phản ứng với kim loại và H2 thì Cl2 luôn là chất oxi hoá.  

+ Mặc dù cùng nhóm VIIA với Cl, Br, I nhưng F chỉ có số oxi hoá (-1) trong hợp chất, trong khi đó Cl, Br, I có nhiều trạng thái oxi hoá trong hợp chất. Từ đó cho thấy trong phản ứng hoá học F2 chỉ thể hiện tính oxi hoá.

……   
Câu hỏi 3: Cho các phản ứng:  

CaO  +   CO2  (  CaCO3    



(1)




CaO  +   Cl2    (  CaOCl2   



(2)



FexOy  +   HNO3 (  Fe2(NO3)3 +  NO +  H2O  
(3) 
Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử? Nếu là phản ứng oxi hoá khử hãy xác định chất oxi hoá, chất khử, viết quá trình oxi hoá, quá trình khử? 
Hướng dẫn: Bước đầu tiên là xác định số oxi hoá:





CaO  +   CO2  (   CaCO3  


         (1)




CaO  +   Cl2   (  CaOCl2  


         (2) 

FexOy    +   HNO3  (  Fe2(NO3)3  +  NO  +  H2O    (3) 

+ Như vậy, nếu dựa vào kết quả xác định số oxi hoá như trên thì chỉ có phản ứng (3) là phản ứng oxi hoá khử, do có sự thay đổi số oxi hoá của N+5 (chất oxi hoá) ( N+2 từ đó suy ra phải có sự thay đổi số oxi hoá của Fe+2y/x(chất khử)  ( Fe+3 (Vì trong phản ứng oxi hoá - khử các quá trình oxi hoá và quá trình khử xảy ra đồng thời). Các phản ứng (1) và (2) không thấy sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố, tuy nhiên phản ứng (2) cũng là phản ứng oxi hoá khử. Điều này được giải thích như sau: CTCT của CaOCl2 là:                
O-2      Cl+1




Ca+2     


(*)




         Cl-1

Từ kết quả xác định số oxi hoá trên cho thấy, nguyên tố clo vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. Vậy thì tại sao kết quả xác định số oxi hoá theo 2 cách khác nhau lại khác nhau? 

Theo định nghĩa, cặp e chung lệch về phía nguyên tử nào chỉ được xét liên kết giữa 2 nguyên tử. Vì vậy, có thể có hiện tượng các nguyên tử của 1 nguyên tố trong một phân tử có số oxi hoá khác nhau. Do đó, số oxi hoá được xác định theo CTPT là số oxi hoá trung bình, ví dụ  CaOCl2, trong khi đó 2 nguyên tử Cl trong CaOCl2 lần lượt có số oxi hoá (-1) và (+1). Clo vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá. 
Hiện tượng các nguyên tử của một nguyên tố trong một phân tử có số oxi hoá khác nhau khá phổ biến trong phân tử chất hữu cơ. 
Ví dụ: Số oxi hóa của cacbon trong các hợp chất: C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH là:
   CH3-CH3;     CH3-CH2-OH;
CH3-CH=O;         CH3- C -OH










                            O

Do đó, khi xác định số oxi hóa của một nguyên tố có nhiều nguyên tử trong phân tử thực chất là số oxi hóa trung bình của nguyên tố đó, vì vậy có lúc ta gặp số hóa của một nguyên tố dạng phân số.

Ví dụ: C2H5OH (CH3-CH2-OH), Fe3O4 (FeO.Fe2O3), CaOCl2 (Cl-Ca-O-Cl)
+  Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử:

Phản ứng (2)    Cl0      (   Cl+1 +  1e  Quá trình oxi hoá 



    Cl0    +   1e  (   Cl-1  Quá trình khử

Phản ứng (3)
    N+5   +   3e   (  N+2   Quá trình khử




    xFe+2y/x   (   xFe+3 +  (3x-2y)e    Quá trình oxi hoá
Cần lưu ý khi viết quá trình oxi hoá của phản ứng (3):
· Thứ nhất, do đặc điểm của phản ứng oxi hoá - khử, N+5 là chất oxi hoá thì Fe+2y/x phải là chất khử (oxi và hidro không thay đổi số oxi hoá)
· Thứ hai, khi viết nên đặt hệ số x cho Fe+2y/x để làm mất mẫu số x trong số oxi hoá của  Fe+2y/x.
· Thứ ba, do Fe+2y/x là chất khử nên nó phải nhường e và số e nhường đi bằng tổng số oxi hoá bên phải trừ tổng số oxi hoá bên trái [ 3x - (2y/x)x] = (3x - 2y).
II.2. Vấn đề 2: Dự đoán tính chất (tính oxi hoá, tính khử) của một chất.
Câu hỏi 4. Làm thế nào để biết được một chất có thể là chất oxi hoá hay là chất khử?
Hướng dẫn: Thực tế một chất thể hiện tính oxi hoá, hay khử nó phụ thuộc nhiều yếu tố. Tuy nhiên trong phạm vi chương trình phổ thông ta có thể xét các yếu tố sau:
* Thứ nhất là trạng thái oxi hoá: Nguyên tắc chung là vận dụng đặc điểm, một nguyên tố có số oxi hoá tăng hay giảm là do nó nhường hay nhận e. Vậy:
+ Nguyên tố ở trạng thái oxi hoá thấp nhất của nó thì nó chỉ có thể là chất khử.

VD:  X-, S-2,  N-3, các đơn chất kim loại…
+ Nguyên tố ở trạng thái oxi hoá cao nhất của nó thì nó chỉ có thể là chất oxi hoá.

VD:  C+4 trong CO2, N+5 trong HNO3, Mn+7 trong KMnO4, đơn chất F2, các ion kim loại Fe3+, Cu2+, Ag+, ...
+ Nguyên tố ở trạng thái oxi hoá trung gian của nó thì nó vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá.

VD: 
- Các đơn chất phi kim như C, S, N2, P, Cl2, Br2, I2,…

- Các ion cation kim loại như Fe2+, Cu+, Cr2+, …


- Các oxit, axit, muối như S+4O2, C+2O, FeO, H2S+4O3, H+1X-1, FeSO4, …
+ Nguyên tố càng ở trạng thái oxi hoá cao thì tính oxi hoá càng mạnh và ngược lại nguyên tố càng ở số oxi hoá thấp tính khử càng mạnh.

VD: 
Tính oxi hoá của Fe3+ mạnh hơn của Fe2+

Tính khử của H2S-2 mạnh hơn S+4O2
* Thứ hai là môi trường phản ứng: Có những chất thể hiện tính chất oxi hoá, khử hay không, mạnh hay yếu phụ thuộc vào môi trường phản ứng. Sau đây là một số trường hợp điển hình:









Mn2+
+   
      KMnO4            





MnO2









K2MnO4








   MnO2

+             Mn2+





    MnO42-

 




       Cr3+  (xanh lục)



+           K2Cr2O7   





       Cr(OH)3( (xanh nhạt) 









    Cr2O72-
+             Cr3+





     CrO42-

    Khả năng oxi hoá như HNO3
+           NO3-   



               Không có khả năng oxi hoá






                Có thể bị Al và Zn khử đến NH3

Vận dụng yếu tố này học sinh có thể biết được khi nào có phản ứng xảy ra và xảy ra theo hướng nào đối với mỗi một trường hợp, trong một điều kiện cụ thể. 

Ví dụ 1: Cho 3,84 gam kim loại Cu vào bình đựng 800 ml dung dịch HNO3 0,1M​, phản ứng xong thu được V1 lít khí NO (ở đktc) và còn lại a gam kim loại. Sau đó cho tiếp (đến dư) dung dịch H2SO4 loãng vào bình phản ứng thì lại thấy có V2 lít khí NO (đktc) thoát ra. Tính tổng các giá trị V1, V2?

Để giải quyết đựơc bài toán này học sinh cần nắm được. NO3- thể hiện tính oxi hoá trong môi trường axit và không thể hiện tính chất này khi không còn H+. Vì vậy để đơn giản, tránh nhầm lẫn nên viết phương trình phản ứng dạng ion.



            3Cu   +    8H+    +    2NO3-    (   3Cu2+  +  2NO +  4H2O

Ban đầu:                  0,06         0,08           0,08               0              0       (mol)

Còn sau pư lần 1:    0,03           0              0,06              0,03         0,02   (mol)

Còn sau pư lần 2:     0              dư             0,04              0,06         0,04   (mol) 
Như vậy, sau khi phản ứng kết thúc (lần thứ nhất) ion H+ hết 0,08 mol, Cu dư 0,03 mol, NO3- dư 0,06 mol (do không còn H+ nên NO3- không thể oxi hoá Cu) và sinh ra 0,02 mol NO. Khi cho thêm dung dịch H2SO4 vào bình phản ứng, chính là đã cung cấp H+ cho NO3- oxi hoá tiếp Cu chưa phản ứng.  Kết quả sau hai lần phản ứng, kim loại  Cu hết, NO3- dư (0,04 mol), sinh ra 0,04 mol NO. 


Vậy tổng các thể tích V1 + V2  =  0,04x22,4 = 0,896 lít 

Nếu ta đã hiểu vấn đề như trên ta có thể tính nhanh như sau:

Do H+ dư (tính cả hai lần) nên ta chỉ cần so sánh giữa Cu và NO3-. Theo phương trình phản ứng và số mol các chất thì NO3‑ dư => Tính theo Cu và 0,06 mol Cu phản ứng sinh ra 0,04 mol NO => V1 + V2  = 0,04x22,4 = 0,896 lít.    
Ví dụ 2: Hoàn thành phương trình phản ứng sau:

FeSO4  +   KMnO4  +  H2SO4   (   Fe2(SO4)3  +  K2SO4  + …  +  H2O
Do trong môi trường axit nên Mn+7 trong KMnO4 bị khử về Mn+2 vậy chất còn lại trong phản ứng trên phải là MnSO4. Vậy phương trình phản ứng đầy đủ là:
     10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  (  5Fe2(SO4)3 +  K2SO4 +  2MnSO4 +  8H2O

* Thứ ba là các điều kiện phản ứng khác như nồng độ, nhiệt độ, xúc tác, …
Ví dụ:
+ Trong phản ứng với kim loại, nếu dung dịch HNO3 đặc thì thường thu đựơc sản phẩm khử NO2 hay tuỳ vào nồng độ  mà N+5 (trongHNO3) có thể bị kim loại  Fe có thể khử xuống mức N+4(NO2), N+2(NO), N+1(N2O),…

+ Chỉ khi S+6 trong axit H2SO4 đặc nó mới thể hiện tính oxi hoá mạnh.


……
Câu hỏi 5:  Trong trường hợp phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong dung dịch mà có mặt axit thì vai trò của axit trong phản ứng đó là gì?

Hướng dẫn: Tuỳ vào từng loại phản ứng mà axit có thể là chất oxi hoá hoặc là chất khử hoặc là môi trường:

+ Phản ứng oxi hoá - khử trong đó axit chỉ đóng vai trò tạo môi trư​ờng.

Ví dụ:
  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  (  5Fe2(SO4)3  +  K2SO4  +  2MnSO4   +  8H2O   
+ Phản ứng oxi hoá - khử trong đó axit vừa đóng vai trò chất khử vừa là chất tạo môi trư​ờng.
Ví dụ:  MnO2   +     4HCl   (    MnCl2   +  Cl2   +   2H2O
+ Phản ứng oxi hoá - khử trong đó axit vừa đóng vai trò chất oxi hoá vừa là chất tạo môi trư​ờng.

Ví dụ: 3Cu   +   8HNO3    (    3Cu(NO3)2    +    2NO   +    4H2O
* Thứ tư là tính chất oxi hoá, khử của chất còn phụ thuộc độ âm điện, cấu tạo nguyên tử, phân tử:

 Ví dụ: 
+ HNO3 có tính oxi hoá mạnh trong khi đó H3PO4 lại không có tính oxi hoá mạnh như HNO3, điều này được giải thích là do N có độ âm điện lớn (3,0) trong khi đó P có độ âm điện nhỏ hơn (2,1).
+ Cùng nhóm VIIA, cùng có 7 e lớp ngoài cùng nên tính chất đặc trưng của các halogen là tính oxi hóa. Tuy nhiên, tính oxi hoá của các halogen giảm dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân và đó cũng chính là chiều tăng bán kính nguyên tử. 

+ Clo và nitơ cùng có độ âm điện 3,0 nhưng ở điều kiện thường hoặc nhiệt độ không cao lắm thì khả năng phản ứng của Cl2 mạnh hơn N2 rất nhiều. Đó là do liên kết Cl - Cl kém bền hơn liên kết N ( N.
II.3. Vấn đề 3: Điều kiện xảy ra phản ứng oxi hoá khử và thứ tự xảy ra phản ứng trong hỗn hợp các chất oxi hoá - khử
Câu hỏi 6:  Có phải cứ có một chất oxi hoá và một chất khử là phản ứng oxi hoá - khử xảy ra hay không? Hay điều kiện để phản ứng oxi hoá - khử xẩy ra là gì?

Để trả lời câu hỏi này trước tiên chúng ta tìm hiểu một số khái niệm sau:

* Cặp oxi hoá - khử liên hợp
 
Ví dụ: Ta có các bán phản ứng:     

Ag+   +  1e   (    Ag0


Cu2+  +  2e   (   Cu0


Fe3+  +  1e   (   Fe2+


Fe2+  +  2e   (   Fe0


Cl20   +  2e   (  2Cl-

Trong các bán phản ứng trên, các phân tử, ion bên trái được gọi là dạng oxi hoá còn các phân tử và ion bên phải được gọi là dạng khử. Một cặp gồm dạng oxi hoá/dạng khử của một chất cùng trong một bán phản ứng như trên được gọi là cặp oxi hoá - khử liên hợp. Như trên ta có các cặp oxi hoá - khử liên hợp là:




Ag+/Ag0; Cu2+/Cu0; Fe3+/Fe2+; Cl20/2Cl- 

Trong một cặp oxi hoá - khử nếu dạng oxi hoá càng mạnh thì dạng khử càng yếu và ngược lại, dạng oxi hoá càng yếu thì dạng khử càng mạnh. Vận dụng đặc điểm này ta có thể giải thích nhiều hiện tượng trong thực tế như: 
+ Ta có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng nhưng không nên cho NaI tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng để điều chế HI. Đó là vì Cl2 là chất oxi hoá mạnh hơn I2 nên tính khử của Cl- yếu hơn I- nên HCl sinh ra khó bị oxi hoá bởi H2SO4 đặc trong khi đó HI dễ bị oxi hoá bởi H2SO4 đặc.

+ Kim loại  kiềm có tính khử rất mạnh nên các cation của chúng có tính oxi hoá rất yếu. Do đó ta không thể điều chế kim loại  kiềm bằng phương pháp thông thường mà phải điện phân nóng chảy muối hoặc hidroxit của chúng.
* Dãy điện hoá của kim loại: 
Dãy điện hoá của kim loại là dãy các cặp oxi hoá - khử của kim loại được xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của các dạng khử (các dung dịch có nồng độ 1M, khí có p = 1atm). Sau đây là dãy điện hoá của một số kim loại đại diện:
                               Chiều tăng tính oxi hoá của các dạng oxi hoá
Li+  K+  Ba2+  Ca2+  Na+  Mg2+  Al3+  Mn2+  Zn2+  Cr3+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  2H+ Cu2+  Fe3+  Hg+  Ag+  Hg2+  Pt2+  Au3+
Li    K    Ba     Ca    Na    Mg     Al     Mn     Zn     Cr    Fe     Ni     Sn    Pb    2H   Cu    Fe2+   Hg   Ag    Hg    Pt     Au
 


   Chiều giảm tính khử của các dạng khử
* So sánh tính chất các cặp oxi hoá - khử liên hợp
Với thứ tự trên ta có thể so sánh tính oxi hoá của các dạng oxi hoá và tính khử của các dạng khử giữa 2 cặp oxi hoá bất kì:
Ví dụ: Xét 2 cặp oxi hoá khử Fe2+/Fe0 và Cu2+/Cu0. Dựa theo dãy điện hoá ta thấy tính oxi hoá của Cu2+ > Fe2+ và tính khử của Cu0 < Fe0. 
* Điều kiện để phản ứng oxi hoá - khử xảy ra 
Giữa hai cặp oxi hoá - khử xảy ra phản ứng theo chiều chất oxi hoá mạnh nhất oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.  
Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng oxi hoá - khử ta có thể giải quyết nhiều vấn đề như xác định chiều phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá - khử, xét thứ tự xảy ra phản ứng giữa nhiều chất oxi hoá khử…
Ví dụ 1: Xét chiều phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá khử Fe2+/Fe0 và Cu2+/Cu0 
Theo kết quả so sánh ở trên ta thấy phản ứng chỉ có thể xảy ra theo chiều:

Cu2+  +  Fe0   (   Fe2+  +   Cu0 

không thể xảy ra theo chiều:



Cu0  +  Fe2+   (   Fe0  +   Cu2+
Điều này rất phù hợp với thực tế, khi ta nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch CuSO4 thì thấy thanh sắt bị tan, đồng thời có kim loại Cu được tạo ra, nhưng khi ta nhúng thanh kim loại Cu vào dung dịch Fe2+ thì không thấy có dấu hiệu xảy ra phản ứng.
Ví dụ 2: Cho bột kẽm vào dung dịch hỗn hợp chứa 2 cation Cu2+ và Ag+ thì thứ tự phản ứng xảy ra là:




Zn0    +    2Ag+   (   Zn2+  +  2Ag0  



Zn0    +    Cu2+   (    Zn2+  +    Cu0 

Bởi vì tính oxi hoá: Ag+  >  Cu2+  > Zn2+
           và tính khử : Ag0  <  Cu0  <  Zn0
Ví dụ 3: Tại sao kim loại Cu không tan trong dung dịch FeSO4 nhưng lại tan trong dung dịch Fe2(SO4)3?

Để trả lời câu hỏi này ta có thể dựa vào dãy điện hoá ở trên. Theo đó ta thấy rằng tính oxi hoá của các dạng oxi hoá và tính khử của các dạng khử biến đổi như sau:


Fe2+  <   Cu2+   <    Fe3+  



Fe0    >   Cu0    >    Fe2+ 



Như vậy, Cu0 tan trong dung dịch Fe3+ theo phương trình phản ứng:



Cu0   +    2Fe3+    (    Cu2+   +   2Fe2+
 và không thể có phản ứng:  Cu0   +    Fe2+    (     Cu2+   +   2Fe0
 II.4. Vấn đề 4: Một số lưu ý khi cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử phức tạp bằng phương pháp thăng bằng electron
a. Đối với phản ứng oxi hoá - khử  có nhiều quá trình khử hoặc nhiều quá trình oxi hoá với tỉ lệ bắt buộc:
Ví dụ 1​:   Fe+2S2-1   +    O2  ---->   Fe+32O3-2   +    S+4O-22

Có 2 quá trình oxi hoá:



   Fe2+    --->     Fe3+  + 1e



   2S-1 
   --->    2S+4   + 10e


       4x   FeS2       ---->     Fe+3   +    2S+4  + 11e


     11x   O20  +  4e   ---->    2O2- 




4Fe+2S2-1 + 11O2  ---->  2Fe+32O3-2 + 8S+4O-22
Chú ý Tỷ lệ  
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  là tỷ lệ bắt buộc do Fe2+ và S-1 đều là chất khử và chúng thuộc cùng một phân tử FeS2.
Ví dụ 2: 
Mg  +  HNO3                 Mg(NO3)2   +   NO   +   NO2    +   H2O


Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp NO , NO2 so với H2 là 17

	
Ta có:
	nNOx30   +   nNO2x46
	 = 17 x 2 = 34

	
	             nNO + nNO2
	


	=>
	nNO
	=
	3

	
	nNO2
	
	1


Vậy có 2 quá trình khử:        
3x  N+5 +  3e   ---->    N+2 (NO)




          1x  N+5 +  1e   ---->     N+4 (NO2)





        1
4N+5   +   10e  --->    3NO  +  NO2




        5
Mg0   ---->    Mg2+  +  2e

5Mg     +    14HNO3              5Mg(NO3)2   +   3NO   +   NO2    +  7H2O

	Với tỷ lệ:
	nN+2
	=
	nNO
	=
	3
	là tỷ kệ bắt buộc

	
	nN+4
	
	nNO2
	
	1
	


Lưu ý: 

- Ta có thể cân bằng từng phương trình phản ứng (một sinh ra NO, một sinh ra NO2) sau đó nhân hai phương trình với các hệ số theo đúng tỷ lệ mol các chất NO: NO2 đã cho, và cộng hai phương trình lại ta cũng sẽ được phương trình hoá học như trên.

- Trong trường hợp không biết tỷ lệ sản phẩm của các quá trình khử (hoặc oxi hóa) ta phải nhân hai phương trình với các hệ số bằng chữ (có giá trị  dương)  trước khi cộng các phương trình lại với nhau.

Ví dụ:  
 Al    +   HNO3                          Al(NO3)3     +    NO    +    NO2    +    H2O 
Ta tách thành 2 phương trình phản ứng, sau đó cân bằng từng phương trình phản ứng ta được:  


Al    +   4HNO3         ---->   Al(NO3)3     +    NO     +      2H2O      (1)

Và 
Al    +   6HNO3         ---->   Al(NO3)3     +    3NO2    +    3H2O     (2)

Nhân (1) với a, (2) với b sau đó cộng lại ta được:

       (a+b) Al   +  (4a+6b)HNO3   ---->  (a+b) Al(NO3)3   +   aNO  +  3bNO2  +   (2a+3b)H2O

Như vậy, trong phản ứng này:

+ Vì đầu bài không cho giả thiết xác định tỷ lệ NO và NO2 nên hệ số cân bằng đặt tổng quát dạng chữ.

+ Vì hệ số cân bằng luôn dương, cần có điều kiện cho hệ số cân bằng: a > 0, b > 0.

+ Vì khoảng xác định của hệ số lớn nên có vô số phương trình phản ứng với hệ số cân bằng khác nhau. Chẳng hạn: 

* Khi a = 1, b = 1 có phương trình hoá học:


2 Al    +    10HNO3    ---->  2 Al(NO3)3   +   NO   +    3NO2    +   5H2O.


* Khi a = 2, b = 1 có phương trình hoá học:


3Al    +    14HNO3    --->   3Al(NO3)3   +    2NO    +    3NO2   +   7H2O
b. Trong trường hợp phản ứng có nhiều chất oxi hóa (chất khử) mà ở đó các chất oxi hóa (chất khử) nằm ở các phân tử khác nhau, thì trong quá trình tính tổng số e cho (nhận) ta phải nhân hệ số của chất khử (hoặc chất oxi hóa) 
Ví dụ:
Cu+2 Fe+2S-22   +   Fe+32(SO4)3  +  O02   +  H2O                 Cu+2SO4 +  Fe+2SO4​  + H2SO4
1  2S-2    

--->  S+6    +   16e


x  2Fe+3  + 2e
--->  2Fe+2


y  O2      + 4e
--->  2O-2


Vì tổng số e cho bằng tổng số e nhận nên: 16 = 2x + 4y ( 8 = x + 2y 

CuFeS2  + xFe2(SO4)3 + yO2 + xH2O  --->  CuSO4  +  (2x+1)FeSO4​ + xH2SO4
Chú ý:   Vì: 8 = x + 2y     =>    8 > x > 0; 4 > y > 0

Như vậy, chỉ có một phương trình mà 2 ẩn số nên có vô số nghiệm hay có vô số phương trình phản ứng với hệ số căn bằng khác nhau. Chẳng hạn:
+ Cho x = 2 thì y = 3 ta được:

         CuFeS2  + 2Fe2(SO4)3 + 6O2 + 2H2O  --->   CuSO4  +  5FeSO4​ + 2H2SO4
+ Cho x = 4 thì y = 2, ta được:
         CuFeS2  + 4Fe2(SO4)3 + 2O2 + 4H2O  ----->  CuSO4  +  9FeSO4​ + 4H2SO4
c. Trường hợp phản ứng oxi hoá - khử khi cân bằng có hệ số bằng chữ bắt buộc:
VD:   
FexOy    +    HNO3                           Fe(NO3)3     +    NO    +     H2O

          (3x-2y) N+5   +    3e   ----->     N+2


          3 xFe+2y/x     ---->    xFe3+  +  (3x-2y)e

3FexOy   +   (12x-2y)HNO3     ---->   3x Fe(NO3)3   +   (3x - 2y)NO  +   (6x - y)H2O
Như vậy, hệ số bằng chữ là do công thức tổng quát của FexOy.

d. Trong nhiều trường hợp phải cân bằng phương trình phản ứng dạng ion rút gọn:
VD: Cho phản ứng:

FeS  +  HNO3 (®)
             NO2 + ......
Biết rằng S-2 bị oxi hoá thành S+6.
Như vậy, ta có thể viết phương trình phản ứng trên dưới dạng:

          FeS  +  H+   +  NO3-      
        NO2 +  SO42-  +  Fe3+   +  H2O


1  FeS 
      S+6 +  Fe3+  +  9e


9  N+5  +  1e               N+4  

FeS   +  9NO3-  +   10H+   ---->   SO42-  +   9NO2   +   Fe3+  +   5H2O (*)
Từ (*) ta có thể viết nhiều dạng phương trình phân tử khác nhau:

 FeS   +   12HNO3(®)   --->   Fe(NO3)3 +  9NO2   +   H2O   +  H2SO4
3FeS  +   30HNO3    --->   Fe2(SO4)3   +  27NO2  +   15H2O  +  Fe(NO3)3
…....
e. Phản ứng oxi hoá - khử trong đó chất oxi hoá (hoặc chất khử) là các chất hữu cơ:
Tuỳ từng trường hợp cụ thể ta nên sử dụng số oxi hóa trung bình của cacbon trong hợp chất hoặc chỉ sử dụng số oxi hóa của nguyên tử cacbon có sự  thay đổi số oxi hóa trong hợp chất đó. 
VD 1:  3[CnH2n]0  +  2KMn+7O4  +  4H2O  (  3[CnH2n]+2[+2O2]-2    +   2Mn+4O2    +   2KOH

Có thể sử dụng số oxi hoá trung bình của n nguyên tử C như sau:

3  [CnH2n]0  (   [CnH2n]+2  +  2e  
2  Mn+7       +  3e   (   Mn+4

VD2:  CH3CHO     +     O2                      CH3COOH    

Trong trường hợp này thì ta nên sử dụng số oxi hoá của các nguyên tử C trong các nhóm chức -CHO và -COOH

        2  C+1       ----->       C+3  +   2e

        1  O20  +  4e    ----->     2O-2   
2CH3CHO     +      O2                          2CH3COOH    

II.5. Vấn đề 5. ăn mòn kim loại
Câu hỏi 7: Bản chất của ăn mòn kim loại là gì? Trong ăn mòn điện hoá dựa vào đâu để xác định cực âm, cực dương và kim loại (cực) nào bị ăn mòn?   

Theo các định nghĩa và sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn, mòn điện hoá thì bản chất của ăn mòn kim loại là các phản ứng oxi hoá - khử. ở đó kim loại bị oxi hoá 
Trong ăn mòn điện hoá có kèm theo việc sinh ra dòng điện. Quá trình oxi hoá xảy ra ở cực âm (kim loại bị oxi hoá - bị phá huỷ) còn quá trình khử xảy ra ở cực dương. Một trong các điều kiện để xảy ra sự ăn mòn hoá học là các điện cực phải khác chất nhau. Các điện cực có thể là:




Kim loại (mạnh hơn)      - 
Kim loại  




Kim loại  


- 
Phi kim 




Kim loại  


- 
Hợp chất hoá học     



(cực âm) 



(cực dương)

Như vậy, các điện cực phía bên phải (theo trên) phải là cực âm (do chúng có tính khử mạnh hơn - có thể dựa theo dãy điện hoá) và khi đó các kim loại đó bị phá huỷ theo sơ đồ:

M0     (   Mn+ +  ne

Cũng chính là vận dụng các quy tắc của phản ứng oxi hoá - khử, bản chất ăn mòn điện hoá mà người ta đã sử dụng biện pháp gắn miếng kim loại kẽm vào vỏ tàu biển để chống việc phá huỷ vỏ tàu biển. Khi đó vẫn xảy ra sự ăn mòn kim loại, nhưng kim loại bị phá huỷ lại là Zn chứ không phải Fe (vỏ tàu biển) vì Zn là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.
II.6. Vấn đề 6: Điện phân
Câu hỏi 8: Bản chất của quá trình điện phân là gì? Tại sao khi điện phân các chất lại bị điện phân theo tự, dựa vào đâu để xác định thứ tự đó?

Bản chất của quá trình điện phân là phản ứng oxi hoá - khử xảy ra trên bề mặt các điện cực, dưới tác dụng của dòng điện một chiều. ở cực âm xảy ra quá trình khử chất oxi hoá (Oxh) còn ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá chất khử (Kh).   

Cực âm (catot):   
 Oxh   +   ne   (   Kh  (liên hợp)

Cực dương (anot):
 Kh   (   Oxh   +  ne   (liên hợp)
Do đó, các chất  Oxh bị khử trên cực  âm và các chất Kh bị oxi hoá trên cực dương cũng phải tuân theo các quy tắc của phản ứng oxi hoá - khử, nghĩa là theo một thứ tự nhất định.

Nguyên tắc chung nhất vẫn là chất oxi hoá mạnh hơn sẽ bị khử trước, chất khử mạnh hơn sẽ bị oxi hoá trước. Như vậy, để biết được chất nào tham gia điện phân trước ta phải so sánh tính oxi hoá, khử của các chất. 

Vận dụng các cơ sở lí thuyết trên ta có thứ tự nhận e của các ion dương kim loại, ion H+ của axit (nếu có) ở cực âm và thứ tự nhường e của các anion gốc axit, ion OH- ở cực dương khi điện phân các dung dịch axit, bazơ, muối là:
+ ở catot (cực âm): Thứ tự nhận e của một số ion là:
Au3+, Pt2+, Hg2+, Ag+, Hg+, Fe3+, Cu2+, H+(cña H2O), Pb2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Cr3+, Zn2+, Mn2+, H+
       










         (của axit) 
+ ở anot (cực dương): Thứ tự nhường e của một số ion là: 

S2-, I-, Br-, Cl-, OH- (của baz¬), OH- (của H2O)
Từ đây, chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu rằng, tại sao các ion kim loại mạnh từ Li+ đến Al3+ không bị điện phân trong dung dịch. Do đó để điều chế các kim loại mạnh (từ Li đến Al) thì người ta phải dùng phương pháp điện phân nóng chảy các muối hoặc hidroxit hoặc oxit của chúng. 
II.7. Vấn đề 7: Vận dụng quy tắc bảo toàn e để giải các bài toán hoá có phản ứng oxi hoá - khử 

Đối với những bài toán có liên quan đến phương trình phản ứng oxi hoá - khử phức tạp, hay hỗn hợp nhiều chất oxi hoá - khử phản ứng với nhau, hay các phản ứng oxi hoá - khử xảy ra liên tiếp, nhiều giai đoạn hay không thể xác định rõ chất phản ứng, không thể viết chính xác phương trình phản ứng …, nếu giải theo phương pháp đại số thông thường ta phải đặt nhiều ẩn, lập nhiều phương trình đại số và do đó rất phức tạp, thậm chí không thể giải được do thiếu phương trình đại số. Để khắc phục các yếu tố trên ta có thể vận dụng quy tắc tổng số mol e do chất khử cho = tổng số mol e do chất oxi hóa nhận trong việc giải các bài toán này. Khi đó ta sẽ có lời giải ngắn gọn, dễ hiểu, không cần viết các phương trình phản ứng (một công việc đôi khi phức tạp và mất nhiều thời gian). Điều này đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong việc đáp ứng yêu cầu giải nhanh khi làm các bài thi, kiểm tra trắc nghiệm như hiện nay. Sau đây là một số dạng bài toán ví dụ:

* Bài toán 1:  Trộn 60 gam bột sắt với 30 gam bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí), phản ứng xong thu được chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch HCl dư, được dung dịch B và khí C. Đốt cháy hoàn toàn C cần V lít khí oxi (đktc). Tính V, biết hiệu suất các phản ứng là 100%.

Hướng dẫn giải: 
Với bài toán này nếu ta giải bằng phương pháp đại số thông thường thì ta phải viết các phương trình phản ứng:

Fe  +  S   (   FeS

FeS   +   2HCl   (   FeCl2   +  H2S

Fe    +    2HCl    (    FeCl2   +  H2  

2H2S  +    3O2    (     2H2O   +    2SO2

2H2    +   O2    (      2H2O

Từ các số mol đã cho:  nFe  =  60/56 (mol) và nS  =  30/32 (mol), kết hợp với các phương trình phản ứng trên ta sẽ tính được thể tích O2 (đktc) cần dùng. Như vậy, ta phải mất nhiều thời gian hơn để viết phương trình phản ứng và tính toán qua nhiều phương trình phản ứng rất dễ nhầm lẫn. Để khắc phục điều đó ta có thể giải bài toán này theo phương pháp bảo toàn mol e  như sau:

So ánh số mol Fe và số mol S ta thấy Fe dư và S hết. Khí C là hỗn hợp H2 và H2S. Đốt khí C thu được SO2 và H2O. Như vậy cuối cùng Fe và S nhường e thành Fe2+ và S+4, O2 thì nhận e thành O-2, còn H+(trong HCl) nhận e thành H20 nhưng sau đó H20 lại nhường e thành H+(H2O) (tổng số e nhận và nhường trong 2 quá trình này như nhau) do đó có thể coi hidro không thay đổi số oxi hoá trong quá trình phản ứng. Vì vậy, ta có các phương trình sau:




Fe0      (      Fe2+   +    2e      
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S0            (       S+4   +    4e         
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Vậy tổng số e nhường là:          2x
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    (1)



O20        +       4e      (        2O-2​



x mol             4x mol

Vậy tổng số e nhận là 4x mol    (2)

Từ (1) và (2) ta có:         2x
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   =    4x     =>   x  =  1,47 mol 

=>  V  =  22,4x1,47   =   32,928 (lít).        
* Bài toán 2: Oxi hoá hoàn toàn 2,184 g bột Fe bằng oxi ta thu được 3,048 g hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 loãng dư thấy bay ra V lít khí NO duy nhất (đktc). Tính V?
Hướng dẫn giải: 

Ta có:    nFe = 2,184/56  =  0,039 mol,   nO2 =  (3,048 - 2,184)/32 = 0,027 mol    

Các phương trình phản ứng có thể xảy ra:



2Fe    +     O2   (      2FeO



4Fe    +    3O2  (  
   2Fe2O3


3Fe    +    2O2  (  
   Fe3O4


3FeO   +    10HNO3    (    3Fe(NO3)3   +   NO   +    5H2O


3Fe3O4   +  28HNO3   (    9Fe(NO3)3   +   NO   +    14H2O



Fe2O3   +    6HNO3     (    2Fe(NO3)3   +  3H2O

Ta nhận thấy, cuối cùng Fe0 bị oxi hoá thành Fe3+ còn O20 và N+5 bị khử thành O-2 và N+2. Từ đó ta có:





Fe0                (        Fe3+  +    3e



       0,039 ------------------------------- 3x0,039 (mol)




O20      +        4e        (       2O-2
                                      0,027 ------- 4x0,027 (mol)




N+5    +      3e        (         N+2  




 
       3a     ---------     a  (mol)
Theo quy tắc bảo toàn e ta có:
        3x0,039 = 4x0,027 + 3a => a = 0,003 mol => V =  0,003x22,4 = 0,0672 lít.
* Bài toán 3: Hoà tan hoàn toàn 16,2 gam một kim loại M (chư​a biết hóa trị) bằng dung dịch  HNO3 loãng, thu đ​ược 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm N2 và NO. M là kim loại nào sau đây? Biết rằng hỗn hợp A nặng 7,2 gam.

A) Al


B) Cu 


C) Fe


D) Zn
Hướng dẫn giải: 
Ta có:  nM  =  16,2/M (mol)
Gọi số mol của N2 và NO lần lượt là x và y, ta có



28x  +   30y  =   7,2

x  =  0,15


x  +   y    =   0,25

=>      y  =  0,1 


Theo đầu bài kim loại  M nhường e:     M0           (     Mn+  +   ne
 



                 16,2/M --------------------16,2n/M

   

       N+5 nhận e:

       2N+5    +     10e     (        N20




     
                       10x0,15 ------  0,15







        N+5    +      3e      (        N+2




      

              3x0,1 --------  0,1

Theo quy tắc bảo toàn e ta có:    16,2n/M   =  10x0,15  +   3x0,1  =>  M  = 9n, chỉ có n = 3 và M  = 27 là phù hợp. Vậy kim loại M là Al - Đáp án A.

* Bài toán 4: Cho 2a gam hỗn hợp X gồm Mg và Zn. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 bằng dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu hòa tan hoàn toàn phần 2 trong dung dịch HNO3 dư thì thu được dung dịch Y (không chứa muối NH4NO3) và V lít khí N2 duy nhất (ở đktc). Vậy V nhận giá trị nào sau đây?

A. 8,960

B. 0,986

C. 0,896
       D. 0,689   
Hướng dẫn giải:
Phần 1:  nH2  =  4,48/22,4  =   0,2 mol. Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y. 
Mg và Zn nhường e:  
Mg0        (     Mg2+  +   2e




 x  ------------------------- 2x (mol)






Zn0        (     Zn2+    +   2e






y  --------------------------2y (mol)

    
H+ nhận e:  2H+   +   2e    (    H20 






 2.0,2 ----- 0,2  (mol)
Theo quy tắc bảo toàn e ta có:   2x + 2y  =   0,2.2  
Phần 2: 
Mg và Zn nhường e:  
Mg0      (     Mg2+  +   2e  




           x  ----------------------- 2x (mol)






Zn0         (     Zn2+ +   2e






y  ------------------------2y (mol)


N+5 nhận e:   2N+5   +   10e   (     N20





      10a -------  a  (mol)
Theo quy tắc bảo toàn e ta có:   2x + 2y  =  10a  ( 0,2.2  =  10a  => a = 0,04 mol
=> V =  22,4.0,04  =  0,896 lít. Vậy đáp án C
* Bài toán 5: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu gằng dung dịch HNO3, tất cả lượng khí NO và NO2 thoát ra đem oxi hoá bằng O2 thành NO2 rồi cho tác dụng với O2 và H2O để chuyển hết thành HNO3. Thể tích O2 (ở đktc) đã tham gia các quá trình trên là:
A. 2,24 lít

   B. 3,36 lít

 D. 0,224 lít

   E. 0,336 lít
Hướng dẫn giải:
Ta có:  nCu =  19,2: 64 = 0,3 mol. 
Từ đầu đến cuối quá trình phản ứng ta có thể coi N+5(HNO3) không thay đổi số oxi hoá. Cu0 tăng lên Cu2+, O20 giảm về O-2:


Cu0       (    Cu2+  +   2e



O20   +   4e   (    2O-2 

0,3 -------------------- 2.0,3


 x ------ 4x

Theo quy tắc bảo toàn e ta có: 4x =  0,6  => x = 0,15 mol 
=> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít. Đáp án B.
* Bài toán 6: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đung nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là:
A. 0,224 lít

B. 0,672 lít

     C. 2,24 lít
       D. 6,72 lít

Hướng dẫn giải:
Ta có: nAl  = 0,81: 27 = 0,03 mol.
Trong bài này ta có thể coi Fe3+(Fe2O3) và Cu2+ (CuO) là không thay đổi số oxi hoá. Như vậy chỉ có nhôm tăng số oxi hoá:







Al0      (   Al3+    +    3e






0,3 ----------------------3.0,3 (mol)



và N+5 giảm số oxi hoá:    N+5   +     3e  (   N+2







      3x ------ x  (mol)
Theo quy tắc bảo toàn e ta có:  


3x =  0,9  =>  x = 0,3 mol  =>   V =  0,3.22,4  =  6,72 lít. Đáp án D.
III. Kết quả thực hiện đề tài
Đề tài được thực hiện trong nhiều năm và với nhiều đối tượng học sinh. ở đây tôi chỉ nêu tổng hợp điều tra kết quả thực hiện đề tài năm học 2009 - 2010. 

Kết quả điều tra cụ thể được thể hiện trong bảng sau:
	Lớp
	Kết quả về nhận thức (%)
	Kết quả về kỹ năng (%)

	
	Tốt
	Khá
	T.B×nh
	Yếu
	Tốt
	Khá
	T.B×nh
	Yếu

	11A10
	55,6
	36,4
	8
	0
	48,7
	33,0
	18,3
	0

	12A9
	75,7
	20,1
	4,2
	0
	62,5
	29,4
	8,1
	0

	12A11
	45,8
	32,8
	21,4
	0
	40,3
	32,4
	22,8
	4,5

	12A12
	39,5
	37,8
	22,7
	0
	35,5
	35,2
	26,7
	2,6

	12A13
	40,5
	39,5
	20,0
	0
	36,2
	32,5
	31,3
	5,0


* Ghi chú: 

- Kết quả về nhận thức: Là kết quả điều tra về khả năng nhận dạng, phân biệt chính xác các khái niệm về số oxi hoá, chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử, phản ứng oxi hoá - khử. 
- Kết quả về kỹ năng: Là kết quả điều tra về kỹ năng vận dụng các quy tắc về “Luật oxi hoá, khử”, các quy tắc về chiều phản ứng oxi hoá - khử, quy tắc bảo toàn e… vào việc giải quyết các bài tập có liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử.

Phần thứ ba:

Kết luận chung và đề xuất
1. Phản ứng oxi hoá - khử là mảng kiến thức rất quan trọng vì nó có ý nghĩa thực tiễn lớn, kiến thức phủ rộng, liên quan đến nhiều chất, nhiều quá trình hiện tượng hoá học. Do đó việc tinh lọc kiến thức trọng tâm, mấu chốt và tìm cách vận dụng khai thác chính xác, ngắn gọn mảng kiến thức này sẽ mang lại hiệu quả lớn trong việc dạy học hoá học cũng như nâng cao kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết (như phân tích, tổng hợp, vận dụng, phán đoán…) và phát triển tư duy cho học sinh.       

2. Có nhiều dạng bài có liên quan đến các thao tác, kĩ năng thí nghiệm, các khái niệm trong thí nghiệm hoá học (đây là yếu tố rất được chú trọng trong việc rèn luyện kỹ năng cũng như đánh giá học sinh). Vì vậy, để học sinh có thể hiểu rõ bản chất và trình bày chính xác ngắn gọn vấn đề, ta cần cho học sinh quan sát các thí nghiệm cần thiết. 

3. Khi vận dụng đề tài này vào giảng dạy giúp học sinh vừa tiết kiệm được thời gian, vừa hiệu quả cao cho nên học sinh không cảm thấy nặng nề mà lại hứng thú học tập hơn. Đối với các học sinh khá các em còn có thể tự vận dụng phương pháp này để học tập các môn khác.

4. ý kiến đề xuất, kiến nghị: 
- Đối với công tác quản lý:

+ Đối với nhà trường:

* Hàng năm cần có những đổi mới về công tác chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên thực hiện và viết sáng kiến kinh nghiệm.

* Nhà trường cần tổ chức Hội nghị trao đổi về những kinh nghiệm hay trong giảng dạy.

* Nhà trường cần tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để cán bộ giáo viên có thể thực hiện hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm của mình. 

+ Đối với Sở GD&ĐT Hà Nội: Nên tổ chức Hội nghị giới thiệu những sáng kiến kinh nghiệm điển hình của mỗi lĩnh vực. 
- Đối với giáo viên: Trong qúa trình thực hiện đề tài nên có những trao đổi với đồng nghiệp (nhất là giáo viên cùng bộ môn) và có kiểm tra tính hiệu quả của đề tài từ phía học sinh.
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010
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